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XXâây dy dựựng chung chuẩẩn nghèo n nghèo 
ththốống nhất cho Ving nhất cho Việệt Namt Nam

Khái niệm và các phương pháp đo 
lường nghèo đói
Phương pháp xác định của Bộ Lao 
động
Phương pháp xác định của Tổng cục 
Thống kê và Ngân hàng Thế giới
ĐÒ xuất phương pháp xác định chuẩn 
nghèo cho Việt Nam

Các định Nghĩa
Nghèo đói theo nghĩa tương đối

Là so với mức sống trung bình của quốc gia,
thường được dùng để so sánh về sự bất
bình đẳng trong thu nhập hoặc chi tiêu của
các tầng lớp dân cư, ví dụ lấy đường nghèo
đói tương đối bằng 40% mức thu nhập bình
quân đầu người của quốc gia
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Các định Nghĩa

Nghèo đói theo nghĩa tuyệt đối:
Là không đạt được mức sống tối 
thiểu để duy trì được sự phát 
triển về thể chất và tâm lý bình 
thường. 

Các phương pháp đo lường 
nghèo đói

Đo lường nghèo đói bằng thu nhập 
hoặc bằng chi tiêu cho tiêu dùng
Phương pháp đo lường nghèo đói 
theo dinh dưỡng
Phương pháp đo lường nghèo đói 
bằng nhân trắc
Phương pháp đo lường nghèo đói 
bằng nhu cầu cơ bản
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đơn vị phân tích
Hộ gia đình:

- Hạn chế do các thành viên trong các hộ gia 
đình có độ tuổi khác nhau

- Sự bất bình đẳng giữa các thành viên trong 
hộ

- Các mặt hàng có thể chia sẻ được trong hộ 
như tivi sẽ ảnh hưởng đến việc đo lường do 
qui mô hộ khác nhau
Đơn vị để đo lường lý tưởng là cá nhân

Một số phương pháp đo lường 
trong thực tế

Nước Anh (1920- 1938)
- Chuẩn lương thực, thực phẩm

Pf = (Qf1 . Pf1 + Qf2 . Pf2 +  .+ Qfn . Pfn)

- Phần chi tiêu phi lương thực, thực phẩm

Pnf = Pf . M
Trong đó M là tỷ lệ chi tiêu Phần chi tiêu phi lương thực, 

thực phẩm
- Chuẩn nghèo chung:

P = (Pf + Pnf). λ
Trong đó λ là hệ số của sự chi tiêu cho tiêu dùng không 

hiệu quả của hộ gia đình
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Một số phương pháp đo lường 
trong thực tế

Hệ số chuyển đổi sử dụng ở Hà Lan

Nhóm tuổi Nam Nữ
Dưới 14 tuổi 0,52 0,52
Từ 14 đến 17 tuổi 0,98 0,9

Từ 18 tuổi trở lên 1,00 0,9

Một số phương pháp đo lường 
trong thực tế

- Cách tính của  Kawani cho Thái 
Lan năm 1994: 

Ri = (∝i +  ϕi . wi). ai

Trong đó:
Ri là lượng calo yêu cầu của người i

Wi là cân nặng của người i
∝i là tuổi của người i
ϕ i là giới tính của người i
ai là mức độ hoạt động của người i
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Quan điểm chọn thu nhập làm chỉ tiêu 
phúc lợi đo lường nghèo đói

Thu nhập mới phản ánh thực chất mức sống và
thu nhập với thực chất mang tính bền vững trong 
việc đo lường nghèo đói
Tuy nhiên thu nhập có một số hạn chế sau:
Khó thu thập chính xác
Chưa chắc đã phản ánh đúng mức sống hiện tại 
của hộ
Thu nhập chỉ có ý nghĩa khi nó được đưa vào chi 
tiêu cho đời sống

Quan điểm chọn chi tiêu làm chỉ tiêu 
phúc lợi đo lường nghèo đói

Thông tin về chi tiêu thường có độ tin cậy cao 
hơn thu nhập do hộ dễ nhớ hơn và ít nhạy cảm
Thông tin về chi tiêu có tính ổn định cao
Chi tiêu phản ánh chính xác mức sống hiện tại 
của hộ
Nhược điểm là đối với các hộ nghèo có người 
ốm
Chi tiêu sẽ bão hoà khi thu nhập của hộ đạt đến 
một mức nào đó
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Các phương pháp tính ở Việt 
Nam

Chuẩn nghèo của Bộ Lao động áp dụng 
cho giai đoạn 2000- 2005:
Khu vực thành thị: 150 ngàn đồng/ người/ 
tháng
Khu vực nông thôn: 100 ngàn đồng/ 
người/ tháng
Khu vực miền núi, hải đảo: 80 ngàn đồng/ 
người/ tháng

Chuẩn nghèo của bộ lao động

Chuẩn nghèo của Bộ Lao động áp dụng 
cho giai đoạn 2000- 2005:
Khu vực thành thị: 150 ngàn đồng/ người/ 
tháng
Khu vực nông thôn: 100 ngàn đồng/ 
người/ tháng
Khu vực miền núi, hải đảo: 80 ngàn đồng/ 
người/ tháng
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Chuẩn nghèo của bộ lao động

ưu điểm:
Chuẩn nghèo đã tính đến sự khác nhau về yếu 
tố giá giữa các vùng.

Nhược điểm:
Không tính đến ảnh hưởng của yếu tố giá qua 
thời gian

Cơ sở xác định sự khác nhau về giá giữa các 
vùng còn quá lớn (nếu tính theo chỉ số giá thành 
thị chỉ lớn hơn nông thôn 1.2 lần)

Chuẩn nghèo của TCTK & NHTG 
áp dụng cho VLSS

ĐÞnh nghĩa:
Nghèo đói được xác định là không đáp 
ứng được các nhu cầu cơ bản về lương 
thực, thực phẩm và các mặt hàng phi 
lương thực, thực phẩm để đạt  được sự
phát triển bình thường về thể chất
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Phương pháp xác định

Chuẩn nghèo về lương thực, thực phẩm:
-Tiêu chuẩn 2100 K.calo/ ngày/ người
- Chi phí mua rổ hàng hoá
- Số lượng các mặt hàng lương thực, thực 
phẩm trong VLSS
-Giá trị rổ hàng hoá chiếm 93% tổng chi tiêu 
cho lương thực, thực phẩm

Xác định khối lượng từng mặt 
hàng trong rổ hàng hoá LTTP

Tính lượng calo tiêu dùng bình quân/người/ 
ngày của 5 nhóm chi tiêu
Tính khối lượng tiêu dùng từng mặt hàng 
trong rổ hàng hoá lương thực, thực phẩm 
của từng nhóm chi tiêu
Xác định nhóm chi tiêu có mức tiêu dùng 
calo bình quân đầu người gần với mức 
2100 K.calo
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mức calo tiêu dùng

25652041Nhóm giàu nhất

223720654

205219693

189118292

15981568Nhóm nghèo nhất

Lượng K.calo qui 
đổi cho mỗi người 

(cột2)

Lượng K.calo tiêu 
dùng 1 người 1 

ngày (cột 1)

Nhóm chi tiêu 
(20%)

mức calo tiêu dùng

ĐiÒu chỉnh lượng calo tiêu dùng cho các 
nhóm chi tiêu
Rổ lương thực, thực phẩm cung cấp 2100 
K.calo bình quân đầu người/ ngày
Gạo chiếm vai trò chủ đạo trong cơ cấu tiêu 
dùng của chuẩn nghèo
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rổ hàng hoá cung cấp 2100 Kcalo

5,235964,9Thịt lợn

0,834000,8Miến

2,512852,3Bánh phở

0,735800,6Mỡ sợi, mỡ tôm

0,830150,7Bánh mỡ, bột mỡ

11,4108810,7Khoai lang, khoai 
tây

9,415608,8Sắn

2,136402Ngô

5,935505,5Gạo nếp

169.63530159Gạo tẻ

321A

Khối lượng điều chỉnhK.calo/ 1 kgKhối 
lượng

Loại lương thực, 
thực phẩm

rổ hàng hoá cung cấp 2100 
Kcalo

15,021014,1Rau muèng

1,031420,9Đç xanh

0,954450,9Vừng, lạc

3,19802,9Đç tương

0,418000,4Trứng gà, vịt

0,724090,7Cá, tôm khô

11,090010,3Cá, tôm tươi

1,592701,4Dầu, mỡ ăn

0,0432590,04Thịt chế biến

0,217120,2Thịt khác

0,712600,7Thịt vịt, gia cầm 
khác

2,317592,1Thịt gà

0,112330,1Thịt trâu, bò
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Chi phí mua rổ hàng hoá

Bảng câu hỏi giá năm 1993 và 1998
Giá áp dụng cho năm 2002
Chuẩn nghèo lương thực, thực phẩm
Năm 1993: 750 ngàn đồng/ người/ năm
Năm 1998: 1287 ngàn đồng/ người/ năm
Năm 2002: 1382 ngàn đồng/ người/ năm

Tỷ lệ nghèo lương thực, thực 
phẩm
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Chuẩn nghèo chung

Chi phí cho các mặt hàng phi lương thực, thực 
phÈm năm 1993

Mối tương quan giữa chi tiêu lương thực, 
thực phẩm và phi lương thực, thực phẩm
Chỉ số giá các mặt hàng phi lương thực, 
thực phẩm
Chi phí các mặt hàng phi lương thực, thực 
phẩm của năm 1998 và 2002

ChuÈn nghÌo chung

Chuẩn nghèo chung:
Năm 1993: 1160 ngàn đồng/ người/ năm
Năm 1998: 1790 ngàn đồng/ người/ năm
Năm 2002: 1917 ngàn đồng/ người/ năm
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Tỷ lệ nghèo chung
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một số hạn chế của phương pháp 
xác định chuẩn nghèo

Sử dụng rổ hàng hoá quá lâu (từ năm 
1993) có thể không còn phản ánh đúng thói 
quen tiêu dùng hiện tại
Sử dụng giá để tính chi tiêu và chi phí rổ
hàng hoá khác nhau
Sử dụng chuẩn duy nhất áp dụng cho cả 2 
khu vực gây khó khăn cho người sử dụng
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Chuẩn nghèo của Chính phủ áp 
dụng giai đoạn 2006- 2010

-áp dụng phương pháp nhu cầu cơ bản Sử
dụng rổ hàng hoá riêng cho 2 khu vực 
thành thị và nông thôn
- Khu vực thành thị: 260 ngàn/ người/ tháng
- Khu vực nông thôn: 200 ngàn/ người/ 
tháng

Chuẩn nghèo của Chính phủ áp 
dụng giai đoạn 2006- 2010

- Nhược điểm:
+ Sử dụng thu nhập làm chỉ tiêu đo lường 
phúc lợi
+ Không tính đến sự biến động của giá cả.
+ Sử dụng 2 rổ hàng hoá khác nhau dẫn 
đến độ thoả dụng của chuẩn nghèo khác 
nhau
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Nhược điểm

đề xuất phương pháp cập nhật 
chuẩn nghèo

Cập nhật rổ hàng hoá 5 năm 1 lần
áp dụng một giá thống nhất để tính chi 

tiêu và chi phí rổ hàng hoá
Sử dụng chỉ số giá vùng, khu vực và tỉnh 

để điều chỉnh chuẩn nghèo áp dụng cho 
từng khu vực theo PPP

Sử dụng CPI để điều chỉnh chuẩn nghèo 
theo sự biến động của giá
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Cập nhật rổ hàng hoá

27731835Nhóm giàu nhất

253919734

236419523

218718752

19431735Nhóm nghèo nhất

Lượng K.calo qui đổi 
cho mỗi người (cột2)

Lượng K.calo tiêu 
dùng 1 người 1 ngày 

(cột 1)

Nhóm chi tiêu (20%)

Cập nhật rổ hàng hoá

-0,080,720,80Bánh mỡ, bột mỡ

-6,534,8711,40Khoai lang, khoai tây

-5,194,219,40Sắn

0,362,462,10Ngô

-0,155,755,90Gạo nếp

-4,00165,60169,60Gạo tẻ

Chênh lệch       
(2002-
1993)

Khối lượng 
lương thực, 
thực phẩm 
năm 2002 

(kg)

Khối lượng 
lương thực, 
thực phẩm 
năm 1993 

(kg)

Loại lương thực, thực 
phẩm
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Cập nhật rổ hàng hoá

0,571,270,70Thịt vịt, gia cầm 
khác

0,252,552,30Thịt gà

0,240,340,10Thịt trâu, bò

1,967,165,20Thịt lợn

-0,300,500,80Miến

-0,502,002,50Bánh phở

1,171,870,70Mỡ sợi, mỡ tôm

tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm 
theo chuẩn mới 2004
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Chuẩn nghèo chung

Chi phí cho các mặt hàng phi lương thực, thực 
phẩm

Chuẩn nghèo chung áp dụng theo chuẩn mới năm 
2004 là:

Thành thị: 2271 ngàn đồng/ người/ năm

Nông thôn: 1969 ngàn đồng/ người/ năm

tỷ lệ nghèo chung theo chuẩn mới 
2004
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dự báo tỷ lệ nghèo lương thực, 
thực phẩm 2004

5.36.41.7Cả nước

2.52.80.7
Đång bằng sông Cửu 
long

1.52.40.5Đ«ng Nam bé

20.222.414.0Tây Nguyên

4.75.71.9Nam Trung bộ

7.58.32.1Bắc Trung bộ

28.032.11.2Tây Bắc

7.18.51.0Đ«ng Bắc

2.02.30.4Đång bằng sông Hồng

ChungN«ng th«nThµnh thị

dự báo tỷ lệ nghèo chung 2004

27.232.79.0Cả nước

21.723.413.5Đång bằng sông Cửu long

10.215.84.4Đ«ng Nam bé

50.958.130.3Tây Nguyên

23.528.211.5Nam Trung bộ

40.945.211.1Bắc Trung bộ

66.375.64.2Tây Bắc

36.743.27.9Đ«ng Bắc

20.724.84.2Đång bằng sông Hồng

ChungN«ng th«nThµnh thị


